TRƯỜNG THPT KIẾN VĂN

Giáo viên soạn: Võ Thanh Cao

 

I. KIẾN THỨC:

1. Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đường thẳng, có vận tốc như nhau trên mọi quãng đường. 


Chuyển động thẳng đều có ba đại lượng đặc trưng là: vận tốc, quãng đường và thời gian chuyển động. 


Vận tốc trung bình: v = 
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2. Độ dời: 
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3. Tốc độ trung bình: vtb = 
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4. Quãng đường đi được: s = v. t

5. Phương trình của chuyển động thẳng đều: x = x
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 + v (t - t
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Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x
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= 0, t0 = 0) thì x = s = v. t 

6. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật nào đó (nếu có nhiều vật)


* Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0. 


* Vật ở phía dương của trục tọa độ x > 0, ở phía âm của trục tọa độ x < 0. 


Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ) 



+ khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2. 

 

+ khi hai vật cách nhau 1 khoảng 
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 thì 
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* Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t
[image: image11.wmf]0

 = 0. 

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
Câu 1. Trong chuyển động thẳng đều thì:

A. Quãng đường đi được S tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

B. Toạ độ x luôn luôn tỉ lệ nghịch với với thời gian chuyển động t.

C. Toạ độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v.

D. Quãng đường đi được S tỉ lệ thuận với vận tốc v.

Câu 2. Chuyển động thẳng đều là chuyển động:

A. Có quỹ đạo là một đường thẳng và vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

B. Có độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian.

C. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

D. Có tốc độ trung bình bằng nhau trong những khoảng thời gian bất kỳ bằng nhau.

Câu 3. Chuyển động thẳng đều không có những đặc điểm nào sau đây:

A. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến khi dừng lại.

B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

C. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.

D. Quỹ đạo là một đường thẳng.

Câu 4. Trong trường hợp nào dưới đây khoảng thời gian trôi chính là số chỉ trên đồng hồ:

A. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ thì  đoàn tàu đến Huế.

B. Lúc 8 giờ một ôtô khởi hành từ thành phố Hà Nội sau 7giờ xe chạy đến Vinh.

C. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45phút.

D. Tiết 1 vào học lúc 6 giờ 30 phút và kết thúc lúc 7 giờ 15 phút.

Câu 5. Điều nào sau đây nói về mốc thời gian:

A. là một thời điểm được chọn trong quá trình khảo sát một hiện tượng.

B. là khoảng thời gian dùng để đối chiếu trong khi khảo sát một hiện tượng.

C. luôn được chọn là lúc 0 giờ.

D. là thời điểm kết thúc một hiện tượng.

BÀI TẬP

Dạng 1: Tính vận tốc trung bình. 

A. PHƯƠNG PHÁP

1. Cho vận tốc trung bình v1, v2 trên các quãng đường s1, s2 tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường s. 

Cách giải: 

- Tính chiều dài quãng đường s: s = s1 + s2
- Tính thời gian của vật trên quãng đường s: t = t1 + t2. Với: 
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- Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường s: 
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2. Cho vận tốc trung bình v1, v2 trên các khoảng thời gian t1, t2 tính vận tốc trung bình trong khoảng thời gian t. 

- Tính chiều dài quãng đường vật đi được: s = s1 + s2 = v1t1 + v2t2.

- Tính thời gian của vật: t = t1 + t2. 

- Tính vận tốc trung bình trong khoảng thời gian t: 
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B. TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN:
C©u 1. Chọn câu trả lời đúng: Một xe đạp chuyển động thẳng đều trên một quãng đường dài 12,1 km hết 0,5 giờ. Vận tốc của xe đạp là:

A. 25,2km/h

B. 90,72m/s

C. 7m/s


D. 400m/ phút

C©u 2: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc  tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

A. 48km/h.                  B. 8km/h.                  C. 58km/h.                  D. 4km/h

C©u 3: Một ôtô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời gian t. Tốc độ của ôtô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60km/h và trong nửa cuối là 40km/h. Tính tốc độ trung bình của ôtô trên cả đoạn đường AB. 

A. 48km/h.                  B. 8km/h.                  C. 50km/h.                  D. 4km/h
C©u 4: Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB có độ dài là s. Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu của đoạn đường này là 12km/h là trong nửa cuối là 18km/h. Tính tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB. 

A. 48km/h.                  B. 8km/h.                  C. 50km/h.                  D. 14,4km/h
Câu 5: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:


A. 7m/s 
B. 5,71m/s 
C. 2,85m/s 
D. 0,7m/s 

Câu 6: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:


A. 12,5m/s 
B. 8m/s 
C. 4m/s 
D. 0,2m/s 

Câu 7: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20 km/h trên eq \s\don1(\f(1,4)) đoạn đường đầu và 40 km/h trên eq \s\don1(\f(3,4)) đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là:


A. 30km/h 
B. 32km/h 

C. 128km/h 
D. 40km/h

Câu 8: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h. Trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là: 


A. 15km/h 
 B. 14,5km/h 
C. 7,25km/h 
D. 26km/h 
Câu 9: Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h. Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quãng đừơng là 


A. 12km/h 
B. 15km/h 
C. 17km/h 
D. 13,3km/h 

DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU


A. PHƯƠNG PHÁP
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B. TRẮC NGHIỆM:
C©u 1. Trong những phương trình sau, phương trình nào biểu diễn qui luật của chuyển động thẳng đều:


A.  x = 5t + 3
B. x = 5t2 + 3
C. v = 5t + 3 
D. x = 5/t + 3

Câu 2: Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ?


A. x=15+40t (km, h( 
B. x=80-30t (km, h(
 C. x= -60t (km, h( 
 D. x=-60-20t (km, h

C©u 3: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :

x = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?

A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.                             B.Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.

C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h. D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.

C©u 4: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :

x = 4 – 10t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là 

A. -20 km.

B. 20 km.
C. -8 km.
D. 8 km.

C©u 5: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là


A. x= 2t +5

B. x=  -2t +5

C. x= 2t +1

D.x=  -2t +1

C©u 6: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ?

A. Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; Ô tô chạy từ B : x​B = 48t + 10.

B. Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10 ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t.

C. Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; Ô tô chạy từ B : x​B​ = 48t – 10 .

D. Ô tô chạy từ A : xA = -54t ; Ô tô chạy từ B : x​B = 48t

C©u 7: Lúc 7giờ một người đang ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h đuổi theo người ở B đang chuyển động với vận tốc 5m/s.Biết AB =18km.Chọn trục toạ độ trùng với đường chuyển động,chiều dương là chiều chuyển động,gốc toạ độ tại A,gốc thời gian là lúc 7 giờ.Trả lời các câu hỏi sau:

a)Viết phương trình chuyển động của 2 người.

A:XA=36t; XB=18+18t.      B:XB=36t; XA=18+18t.        

C:XA=36t; XB=18t.     D:XA=18+36t; XB=18t.

b)Người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai lúc mấy giờ ở đâu?

A:lúc 9h cách A 72km.       B:lúc 8h cách A 36km.        

C:Lúc 10h cách A 108km.   D:lúc 8h cách A 72km.

 C©u 8: Vật  chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ  – thời gian như hình vẽ.

Phương trình chuyển động của vật là :

A.x = 5 + 5 t         B.x = 4t       C.x = 5 – 5t      D. x = 5 + 4t

Câu 9: Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng đều?

A. Đồ thị a

B. Đồ thị b và d



C. Đồ thị a và c 

D. Các đồ thị a, b và c đều đúng
 
 

Câu 10: Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là: 

 
A. x = 3 + 80t. 
 B. x = 80 – 3t. 
C. x = 3 – 80t. 
D. x = 80t. 
Dạng 3: Đồ thị của chuyển động thẳng đều
Cách giải:
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 c.Đặc điểm 

Bước 1: Chọn hệ quy chiếu, gốc thời gian và tỉ lệ xích thích hợp

Bước 2: Viết phương trình toạ độ của vật, từ đó vẽ đồ thị chuyển động

* Chú ý: 

+ Khi v>0 
[image: image17.wmf]Û

đồ thị hướng lên

+ Khi v<0 
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 đồ thị hướng xuống dưới

+ Khi v=0 
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đồ thị nằm ngang

+ Khi v1=v2 
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 hai đồ thị song song 

+ Hai đồ thị cắt nhau: Toạ độ giao điểm cho biết thời điểm và nơi gặp nhau của hai vật chuyển động.
Câu 1. Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ.
   a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe.

   b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.(Hình 3)


HD:

   a.Xe một chia làm ba giai đoạn

Giai đoạn 1: chuyển động trên đoạn DC với 
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Vậy xe chuyển động theo chiều dương, xuât phát cách gốc tọa độ 40km với vận tốc 20km/h

Phương trình chuyển động 
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Giai đoạn 2: trên đoạn CE với 
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Vậy giai đoạn hai xe đứng yên, cách gốc tọa độ 60 km và cách gốc thời gian là 1h

Phương trình chuyển động 
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Giai đoạn 3: trên đoạn EF với 
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Vậy giai đoạn 3 xe chuyển động ngược chiều dương, cách gốc tọa độn 60 km và cách gốc thời gian 2h

Phương trình chuyển động 
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Xe 2 chuyển động 
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Vậy xe 2 chuyển động theo chiều âm với
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cách gốc tọa độ 100km

Vậy phương trình chuyển động 
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   b. Theo đồ thị hai xe gặp nhau tại C cách gốc tọa độ là 60km và cách gốc thời gian là sau 1h

Câu 2. Cho đồ thị chuyển động của ba xe được mô tả trên hình vẽ 4.
a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của ba xe.

b. Xác định thời điểm và vị trí các xe gặp nhau.

HD:

a.Đối với xe 1: ta có 
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Vậy xe một chạy theo chiều dương và xuất phát cách gốc tọa độ 150 km

Phương trình chuyển động của xe 1: 
[image: image31.wmf]=+
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Đối với xe 2: ta có 
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Vậy xe hai chạy theo chiều dương và xuất phát từ gốc tọa độ và sau gốc thời gian 1h

Phương trình chuyển động của xe 2: 
[image: image33.wmf]=-
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Đối với xe 3: Chia làm ba giai đoạn 

Giai đoạn một BE:  Ta c

Giai đoạn này vật chạy ngược chiều dương với 
[image: image34.wmf]=
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và xuất phát cách gốc tọa độ 250km 

Phương trình chuyển động 
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Giai đoạn EF: Ta có 
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Giai đoạn này vật không chuyển động đứng yên trong 2h và cách gốc tọa độ 200km và cách gốc thời gian là 2h

Phương trình chuyển động 
[image: image37.wmf]=+-
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Giai đọa FG: Ta có 
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Giai đoạn này vật chuyển động theo chiều âm với 100km/h và cách gốc tọa độ 200km và cách gốc thời gian là 4h

Phương trình chuyển động 
[image: image39.wmf]=--
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b.Các xe gặp nhau

* Xét xe một và xe hai

Thời điểm xe một và hai gặp nhau ta có 
[image: image40.wmf]=Þ+=-Þ=
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Cách gốc tọa độ 
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Vậy xe một và hai sau 4h gặp nhau và cách gốc tọa độ 250km

* Xét xe một và xe ba

Thời điểm xe một và hai gặp nhau ta có
[image: image42.wmf]=Þ+=-Þ=
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 Cách gốc tọa độ 
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Vậy xe một và ba sau 2h gặp nhau và cách gốc tọa độ 200km

* Xét xe hai và xe ba

Thời điểm xe một và hai gặp nhau ta có
[image: image44.wmf]=Þ-=+-Þ=
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Cách gốc tọa độ 
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Vậy xe hai và ba sau 3,4h gặp nhau và cách gốc tọa độ 200km

Câu 3. Hai thành phố A,B cách nhau 100km. Cùng một lúc hai xe chuyển động đều ngược chiều nhau, xe ô tô đi từ A với vận tốc 30km/h, xe mô tô đi từ B với vận tốc 20km/h. Chọn A làm gốc toạ độ, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu đi.
a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe

b. Vẽ đồ thị toạ độ của mỗi xe. Từ đồ thị, xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

Giải

           a. * Phương trình  chuyển động của hai xe

                     Xe ô tô: x1=30t

                     Xe mô tô: x2= 100 - 20t

          b. Đồ thị toạ độ- thời gian, xác định

             * vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

                + Chọn hệ toạ độ như hình vẽ:

                + Đồ thị toạ độ:

               * Của ô tô: Đoạn thẳng OM

               * Của mô tô: Đoạn thẳng PM

                + Vị trí hai xe gặp nhau: Cách gốc tạo độ 60km,

                     thời điểm hai xe gặp nhau là lúc 2h

Câu 4. Đồ thị chuyển động của hai xe I, II được biểu thị trên hình vẽ. Dựa vào đồ thị:
a.Xác định tính chất chuyển động và tính vận tốc của mỗi xe.

b.Lập phương trình toạ độ của mỗi xe

c.Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

Giải

       a. Tính chất chuyển động và tính vận tốc của mỗi xe.                                                                        

            *  Xe (I): chuyển động thẳng đều

                 Vận tốc: 
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            * Xe (II): Chuyển động thẳng đều

               Vận tốc: 
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         b. Phương trình toạ độ của hai xe

             * Xe (I):  x1= 20t

             * Xe (II): x2= 20 + 5(t+2)=30+5t

         c. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau:

                 + Hai xe gặp nhau cách gốc tọa độ 40km

                 + Thời điểm hai xe gặp nhau là lúc 2h

Câu 5. Cho đồ thị chuyển động của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ.

Xác định: Vị trí, thời gian, quãng đường chuyển động và vận tốc của vật.

  Giải

      - Giai đoạn 1: Vận tốc v1 = -6m/s.

      - Giai đoạn 2: Vận tốc v2 = 0.

      - Giai đoạn 3: v3 = 4m/s
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